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hành quả của Trung Quốc 
trong 30 năm cải cách, phát 
triển vừa qua gắn liền với 

thành tựu trong lĩnh vực mở cửa đối ngoại. 

Hoạt động đối ngoại trong 30 năm 

qua đã đem lại cho Trung Quốc một môi 

trường hoà bình để yên tâm tập trung 

cải cách, phát triển kinh tế, tiến hành 

hiện đại hoá, thu hút hàng trăm tỷ vốn 

ngoại (từ nước ngoài và Hồng Kông, Đài 

Loan, Ma Cao), tiếp thu những thành tựu 

khoa học công nghệ cao, mới, những 

phương thức quản lý kinh tế - xã hội tiên 

tiến từ các nước phát triển, và cả những 

tinh hoa văn hoá nhân loại mà trước đó 

chưa có điều kiện du nhập vào Trung Quốc. 

Có được những thành tựu đó, trước hết 

do Đặng Tiểu Bình và các nhà lãnh đạo 

có xu hướng cải cách ở Trung Quốc đã có 

những quan điểm mới trong nhìn nhận 

xu thế thời đại, tình hình quốc tế, tình 

hình trong nước, từ đó đi đến quyết sách 

cải cách, mở cửa, hiện đại hoá đất nước, 

chớp thời cơ lịch sử “ngàn năm có một” 

thực hiện sự nghiệp “Đại phục hưng dân 

tộc Trung Hoa” theo con đường “CHXH 

đặc sắc Trung Quốc”. 

I. những điều chỉnh trong 
chính sách đối ngoại 

Trong 30 năm qua, chính sách đối 

ngoại của Trung Quốc luôn được điều 

chỉnh qua các thời kỳ tuỳ thuộc vào diễn 

biến của tình hình trong nước và quốc tế. 

Về đại thể, đã diễn ra ba lần điều chỉnh 

chủ yếu: 

1. Từ chính sách “Đảo nhất biên”, 

“Chuẩn bị chiến tranh”, làm “Cách mạng 

thế giới” chuyển sang “Chính sách ngoại 

T 
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giao hoà bình, độc lập tự chủ”, mở cửa đối 

ngoại (đầu những năm 80 thế kỷ XX). 

Từ khi ra đời, nước CHND Trung Hoa 

đã tuyên bố “đảo nhất biên” về “phe 

XHCN” do Liên Xô lãnh đạo để đấu 

tranh chống “phe đế quốc” do Mỹ cầm 

đầu. Về sau lại “đảo nhất biên” liên kết 

với Mỹ để chống “kẻ thù số một” là Liên 

Xô. Đường lối đó xuất phát từ quan điểm 

cho rằng thời đại ngày nay là “thời đại 

chiến tranh và cách mạng”, trong nước 

thì làm “cách mạng văn hoá vô sản”, 

ngoài nước thì đấu tranh chống “chủ 

nghĩa xét lại Liên Xô”, tập hợp lực lượng 

để làm “cách mạng thế giới”, chuẩn bị 

đối phó với chiến tranh thế giới tất yếu 

sẽ bùng nổ. 

Vào khoảng cuối những năm 70, đầu 

những năm 80, Đặng Tiểu Bình và các 

nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc đã có 

sự đổi mới tư duy trong đường lối đối 

ngoại. Xuất phát từ xu thế hoà hoãn 

trong quan hệ Xô - Mỹ, Đặng Tiểu Bình 

đã sớm có dự báo thế giới sẽ chuyển sang 

hoà dịu, và Trung Quốc phải chớp thời cơ 

hoà bình để hiện đại hoá đất nước. Về 

mặt kinh tế, các nhà cải cách Trung 

Quốc đã nhận thức sâu sắc rằng không 

thể đóng cửa để làm kinh tế. Hội nghị 

Trung ương 3 khoá XI (tháng 12-1978) 

đã quyết định chuyển sang “mở cửa”: 

“Trên cơ sở tự lực cánh sinh, phải tích 

cực phát triển hợp tác kinh tế một cách 

bình đẳng, cùng có lợi với các nước trên 

thế giới, ra sức áp dụng kỹ thuật tiên 

tiến và thiết bị tiên tiến của thế giới...” (1) 

Về phương diện ngoại giao, Trung 

Quốc trước đây đã từ bỏ chính sách dựa 

vào Liên Xô để chống Mỹ, giờ đây cũng 

không muốn dựa hẳn vào Mỹ để chống 

Liên Xô nữa. Trên thực tế, trong khi liên 

kết với Trung Quốc để chống Liên Xô, 

Mỹ cũng không từ bỏ chính sách kiềm 

chế Trung Quốc. Mặc dầu Trung - Mỹ đã 

khai thông quan hệ vào năm 1972, 

nhưng mãi tới năm 1979 phía Mỹ mới 

đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao 

chính thức với Trung Quốc. Mặc dầu Mỹ 

cam kết thi hành chính sách “Một nước 

Trung Quốc”, coi “Đài Loan là một bộ 

phận của Trung Quốc”, nhưng “Luật 

quan hệ với Đài Loan” mà quốc hội Mỹ 

thông qua tháng 3-1979 quy định Mỹ có 

bổn phận bảo vệ Đài Loan, bán vũ khí 

cho Đài Loan. Vấn đề quan trọng và 

nhạy cảm đó khiến Trung Quốc cho rằng 

Mỹ đã không từ bỏ “bản chất của chủ 

nghĩa đế quốc” và không thể là một đối 

tác liên minh tin cậy được. Trung Quốc 

đã quyết không phụ thuộc vào Liên Xô, 

nay cũng không chịu phụ thuộc vào Mỹ. 

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội XII Đảng 

Cộng sản Trung Quốc (ngày 1 tháng 9 

năm 1982) Đặng Tiểu Bình đã nhấn 

mạnh rằng: “Bất cứ nước ngoài nào cũng 

đừng hòng làm cho Trung Quốc phụ 

thuộc vào họ, đừng hòng bắt Trung Quốc 

nuốt quả đắng bị xâm hại về lợi ích. 

Chúng ta kiên trì thi hành chính sách 
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mở cửa đối ngoại, tích cực mở rộng giao 

lưu đối ngoại trên cơ sở bình đẳng cùng 

có lợi. Đồng thời chúng ta phải giữ vững 

đầu óc tỉnh táo, kiên quyết ngăn chặn sự 

xâm nhập của những luồng tư tưởng hủ 

bại, quyết không để lối sống của giai cấp 

tư sản lan tràn sang nước ta. Nhân dân 

Trung Quốc có lòng tự tôn và tự hào dân 

tộc, giàu lòng yêu nước, coi việc cống 

hiến toàn bộ sức lực cho việc xây dựng tổ 

quốc XHCN là niềm vinh quang lớn 

nhất, lấy việc làm tổn hại lợi ích sự tôn 

nghiêm và vinh dự của tổ quốc XHCN là 

điều đáng sỉ nhục nhất”(2). Xuất phát từ 

quan điểm trên, Đại hội XII Đảng Cộng 

sản Trung Quốc đã quyết định đường lối 

mở cửa đối ngoại và thực hiện chính 

sách ngoại giao “Hoà bình, độc lập tự 

chủ”(3). 

2. Điều chỉnh chính sách ngoại giao 

sau Chiến tranh lạnh (đầu những năm 

90 thế kỷ XX) 

Năm 1989, sau sự kiện Thiên An 

Môn, Trung Quốc rơi vào tình trạng rất 

khó khăn về mặt đối ngoại. Trên quốc tế, 

Xô - Mỹ đã ký hiệp định cắt giảm vũ khí 

hạt nhân được coi là biểu tượng kết thúc 

Chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường 

(mặc dầu Chiến tranh lạnh thực sự kết 

thúc trên toàn cầu lúc Liên Xô giải thể, 

trên thế giới chỉ còn lại một nước Mỹ 

siêu cường). Trong bối cảnh đó, Mỹ 

không còn nhu cầu liên kết với Trung 

Quốc để chống Liên Xô nữa. Nhân sự 

kiện Thiên An Môn (ngày 4-6-1989) Mỹ 

và các nước phương Tây đã trừng phạt 

và cô lập Trung Quốc. Mặc dầu Chiến 

tranh lạnh kết thúc, “hoà bình và phát 

triển đã trở thành chủ đề của thời đại” 

đã đưa lại cho Trung Quốc cơ hội ngàn 

năm mới có để tập trung vào công cuộc 

cải cách, mở cửa hiện đại hoá đất nước, 

nhưng trong thời gian đầu sau Chiến 

tranh lạnh, bối cảnh quốc tế của Trung 

Quốc thật sự khó khăn, phức tạp. 

Trong bối cảnh khó khăn trong nước 

và quốc tế, quan điểm của Đặng Tiểu 

Bình đã được “khái quát lại trong 3 câu: 

câu thứ nhất là bình tĩnh quan sát; câu 

thứ hai là giữ vững trận địa; câu thứ ba 

là thận trọng ứng phó. Không sốt ruột, 

mà sốt ruột cũng chẳng làm gì được. 

Phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh hơn 

nữa, phải tập trung vào làm việc, làm tốt 

một việc, công việc của chúng ta”(4) . 

Lời kêu gọi “Bình tĩnh, bình tĩnh hơn 

nữa...” của Đặng Tiểu Bình đã cho chúng 

ta hình dung tình trạng lo ngoại của 

Trung Quốc đối với thời cuộc trong nước 

và quốc tế như thế nào. Đối sách của 

Trung Quốc về nội trị là tiến hành 3 

năm “chữa trị chỉnh đốn” (1989-1991); về 

ngoại giao là “thận trọng ứng phó”, 

không “đối đầu”, không “cầm đầu”. Bấy 

giờ Mỹ và phương Tây hy vọng Trung 

Quốc sẽ lao theo vết xe đổ của Liên Xô. 

Nhưng Trung Quốc đã “làm tốt công việc 

của mình”, chuyển sang kinh tế thị 

trường, tăng tốc phát triển kinh tế, ổn 

định tình hình chính trị, tăng cường lực 
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lượng quân sự, đẩy mạnh hoạt động 

ngoại giao, không những không sụp đổ 

mà còn trỗi dậy mạnh mẽ. Trước tình 

hình đó, Mỹ và các nước phương Tây đã 

lần lượt từ bỏ chính sách cô lập, tăng 

cường quan hệ với Trung Quốc. Vị thế và 

ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường 

quốc tế được nâng cao một bước đáng kể 

trong nửa cuối của thập niên 90 thế kỷ 

trước. 

3. Điều chỉnh chính sách ngoại giao 

trong những năm đầu thế kỷ XXI. 

Trong thời điểm chuyển giao từ thế kỷ 

XX sang thế kỷ XXI có những nhân tố 

tác động quan trọng tới quan hệ đối 

ngoại của Trung Quốc. 

Một là, Trung Quốc trỗi dậy qua 20 

năm cải cách và phát triển, khẳng định 

vai trò cường quốc khu vực của mình, và 

đang vươn lên vị thế cường quốc thế giới, 

phấn đấu hoàn thành công cuộc hiện đại 

hoá và thống nhất đất nước, đạt mục 

tiêu đứng vào hàng ngũ các nước phát 

triển và có sức mạnh tổng hợp vào hàng 

đầu thế giới vào khoảng giữa thế kỷ XXI. 

Hai là, thế giới đang diễn ra quá 

trình toàn cầu hoá ngày càng nhanh, 

trước hết trong lĩnh vực kinh tế, các nền 

kinh tế lớn trên thế giới đã gắn liền với 

nhau, quan hệ giữa các nước lớn chuyển 

sang hoà hoãn rõ ràng hơn. Nhưng mặt 

khác, cạnh tranh quốc tế không hề suy 

giảm, những mâu thuẫn và cạnh tranh 

gay gắt vẫn tồn tại đan xen với những 

hợp tác vì lợi ích chung giữa Trung Quốc 

với những quốc gia và khu vực khác. Sự 

kiện khủng bố quốc tế ngày 11-9-2001, 

cuộc chiến chống khủng bố Mỹ tiến hành 

ở Afghanistan và Iraq, và cuộc khủng 

hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu bắt 

đầu từ Mỹ trong thời gian gần đây đã tác 

động mạnh mẽ sâu sắc vào các mối quan 

hệ quốc tế. 

Quan điểm của Trung Quốc về tình 

hình quốc tế và chính sách ngoại giao 

của Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 

XXI đã thể hiện trong văn kiện của Đại 

hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc 

(tháng 11/2002) như sau: “Hoà bình và 

phát triển vẫn là chủ đề thời đại ngày 

nay... Sự phát triển của xu thế đa cực 

hoá thế giới và toàn cầu hoá kinh tế đã 

đem lại cơ hội và những điều kiện có lợi 

cho hoà bình và phát triển của thế giới. 

Chiến tranh thế giới mới không có khả 

năng bùng nổ trong thời gian có thể dự 

kiến tới. Tranh thủ môi trường quốc tế 

hoà bình và môi trường xung quanh ổn 

định trong thời gian tới là điều có thể 

thực hiện được. 

Thế nhưng, trật tự chính trị kinh tế 

quốc tế cũ không công bằng, không hợp 

lý, vẫn chưa thay đổi căn bản. Những 

nhân tố không xác định ảnh hưởng tới 

hoà bình và phát triển đang tăng lên. 

Các nhân tố đe doạ an ninh truyền 

thống và đe doạ an ninh phi truyền 

thống giao thoa nhau, nguy cơ chủ nghĩa 

khủng bố đang tăng lên. Chủ nghĩa bá 
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quyền và chính trị cường quyền có 

những biểu hiện mới. Những xung đột 

cục bộ do mâu thuẫn dân tộc tôn giáo, và 

tranh chấp biên giới lãnh thổ lúc lắng 

dịu, lúc bùng nổ. Chênh lệch Nam - Bắc 

ngày càng lớn. Thế giới vẫn không yên 

bình, nhân loại đang đứng trước nhiều 

thử thách gay go”(5). Trong bối cảnh quốc 

tế hiện nay, Trung Quốc cam kết “vẫn 

quán triệt chính sách ngoại giao hoà 

bình độc lập tự chủ..., gìn giữ hoà bình 

thế giới, thúc đẩy cùng nhau phát 

triển...”. Trung Quốc chủ trương “Xây 

dựng một trật tự chính trị - kinh tế quốc 

tế mới công bằng hợp lý...”; “Duy trì tính 

đa dạng của thế giới, dân chủ hoá quan 

hệ quốc tế và đa dạng hoá mô thức phát 

triển...”; “Phản đối mọi hình thức khủng 

bố..., nỗ lực loại trừ nguồn gốc dẫn tới 

chủ nghĩa khủng bố...”. Trung Quốc chủ 

trương “Cải thiện và phát triển quan hệ 

với các nước phát triển..., tăng cường 

quan hệ hữu nghị với các nước láng 

giềng..., tăng cường đoàn kết và hợp tác 

với thế giới thứ ba..., tích cực tham gia 

các hoạt động, ngoại giao đa phương, 

phát huy vai trò tại Liên hợp quốc, và 

trong các tổ chức quốc tế cũng như các tổ 

chức khu vực..., phát triển giao lưu hợp 

tác với các chính đảng, các tổ chức chính 

trị các nước và khu vực, triển khai rộng 

rãi ngoại giao nhân dân, mở rộng giao 

lưu văn hoá đối ngoại...”(6). Trước sự trỗi 

dậy mạnh mẽ của Trung Quốc đã xuất 

hiện tâm lý lo ngại về “mối đe doạ từ 

Trung Quốc” trên thế giới. Trong bối 

cảnh đó, Chính phủ Trung Quốc đã nhấn 

mạnh “con đường phát triển một cách 

hoà bình” và đưa ra chủ trương tiến tới 

xây dựng một “thế giới hoà bình”. 

Những quan điểm nhận định về tình 

hình thế giới và những chủ trương về 

chính sách đối ngoại chứng tỏ nền ngoại 

giao Trung Quốc ngày nay đã mang tầm 

vóc là một nền ngoại giao nước lớn. Với 

quan điểm thực tế và tinh thần “tiến 

cùng thời đại”, Trung Quốc đang nắm 

bắt và sáng tạo thời cơ lịch sử để tranh 

thủ mọi nhân tố quốc tế phục vụ cho 

công cuộc hiện đại hoá và thống nhất đất 

nước, giành vị thế cường quốc thế giới 

trong tương lai không xa. 

II. những thành tựu trong 
hoạt động đối ngoại và bài học 
kinh nghiệm 

Có thể nói rằng trong 30 năm qua, kể 

từ sau ngày chuyển sang cải cách mở 

cửa, hoạt động đối ngoại của Trung Quốc 

đã thu được những thành tựu rất to lớn, 

phục vụ đắc lực cho công cuộc cải cách, 

phát triển trong nước, nâng cao vị thế và 

ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường 

quốc tế. Những thành tựu đó thể hiện 

chủ yếu trong các lĩnh vực sau đây: 

1. Trong lĩnh vực chính trị, an ninh 

Thông qua hoạt động đối ngoại, ảnh 

hưởng chính trị của Trung Quốc đã được 

mở rộng, an ninh của Trung Quốc đã 

được củng cố, tạo môi trường hoà bình, 

ổn định cho Trung Quốc tập trung vào 
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phát triển trong nước và tạo cơ hội hợp 

tác với các nước trên thế giới. 

Vượt qua nhiều thử thách, Trung 

Quốc đã khắc phục được những nguy cơ 

bị cô lập trên trường quốc tế. Qua 30 

năm hoạt động đối ngoại, Trung Quốc đã 

tiếp tục thiết lập quan hệ ngoại giao với 

hầu hết các nước trên thế giới (chỉ còn 19 

nước và lãnh thổ rất nhỏ và nghèo ở 

Nam Thái Bình Dương, châu Phi, và Mỹ 

La tinh chưa có quan hệ ngoại giao với 

CHND Trung Hoa). Trung Quốc đã đưa 

quan hệ với các nước phát triển, các nước 

xung quanh vào thế ổn định tương đối, 

tạo điều kiện cho hợp tác phát triển và 

bảo đảm an ninh quốc gia. Quan hệ 

Trung - Mỹ đã được định vị từ những 

năm 90 của thế kỷ trước là “quan hệ đối 

tác chiến lược có tính xây dựng”. Tuy 

quan hệ Trung - Mỹ đã trải qua nhiều 

bước thăng trầm, nhưng theo nhận định 

của phía Trung Quốc, cũng như phía 

Mỹ, hiện nay đã đi vào thế “phát triển 

ổn định”(7). Quan hệ Trung - Nga được 

xác định là “quan hệ đối tác chiến lược 

bình đẳng tin cậy hướng tới thế kỷ XXI”. 

Việc thành lập “Cơ chế 5 nước Thượng 

Hải” (năm 1996) và sau đó phát triển 

thành “Tổ chức Hợp tác Thượng Hải” 

(SCO, thành lập năm 2001) mà trục 

chính là quan hệ Trung - Nga đã có ý 

nghĩa rất quan trọng trong việc củng cố 

an ninh của Trung Quốc ở hướng Tây 

Bắc và củng cố vị thế về mặt an ninh của 

Trung Quốc trên trường quốc tế. Quan 

hệ Trung Quốc với Cộng đồng châu Âu 

(EU) được xác định là “quan hệ đối tác 

hợp tác toàn diện”. Quan hệ Trung - 

Nhật được xác định là “quan hệ đối tác 

hợp tác hữu nghị vì hoà bình và phát 

triển”. Vì Trung Quốc và Nhật Bản còn 

tồn tại nhiều vấn đề trong lịch sử quan 

hệ giữa hai nước, 5 năm đầu thế kỷ, dưới 

chính quyền Koizumi ở Nhật Bản, quan 

hệ Trung - Nhật đã rơi vào tình trạng 

“kinh tế nóng, chính trị lạnh”. Nhưng từ 

tháng 9-2006, nhờ sự thay đổi trên chính 

trường Nhật Bản, với thiện chí và sự nỗ 

lực của cả hai bên, quan hệ Trung - Nhật 

đã trở lại quỹ đạo “hợp tác hữu nghị...”. 

Quan hệ Trung Quốc - ấn Độ trong mấy 

chục năm cuối thế kỷ XX ở trong tình 

trạng “không phải là thù, nhưng cũng 

không phải là bạn”, trên biên giới Trung 

- ấn nói chung “không có chiến tranh, 

nhưng cũng không có hoà bình”. Chuyển 

sang thế kỷ XXI, Trung Quốc đã chủ 

động cùng ấn Độ thiết lập “quan hệ đối 

tác hợp tác có tính xây dựng hướng tới 

tương lai”, trong khi vẫn duy trì quan hệ 

truyền thống chặt chẽ với Pakistan. Tại 

Đông Bắc á, Trung Quốc đã tích cực 

đóng vai trò chủ nhà của đàm phán 6 

bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, 

nâng cấp quan hệ Trung - Hàn lên “quan 

hệ đối tác hợp tác chiến lược”, trong khi 

vẫn duy trì quan hệ truyền thống với 

CHDCND Triều Tiên. Đặc biệt, tại khu 

vực Đông Nam á trong những năm đầu 

thế kỷ, Trung Quốc đã rất tích cực, chủ 
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động đề xuất và thúc đẩy cơ chế hợp tác 

10 + 1 (trong khuôn khổ 10 + 3), thành 

lập khu Mậu dịch tự do Trung Quốc - 

ASEAN (CATTA), tham gia ARF, tổ 

chức Diễn đàn Bác Ngao, v.v... Từ 1997, 

Trung Quốc - ASEAN đã xác định “quan 

hệ đối tác láng giềng thân thiện, tin cậy 

lẫn nhau, hướng tới thế kỷ XXI”. Đồng 

thời, trong quan hệ với từng nước trong 

ASEAN, Trung Quốc đã định vị riêng và 

được nâng cấp trong những năm đầu thế 

kỷ (ví dụ: quan hệ Trung - Việt đầu năm 

1999 được xác định là 16 chữ “Láng 

giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn 

định lâu dài, hướng tới tương lai”. Nay 

được nâng cấp là “Quan hệ đối tác hợp 

tác chiến lược toàn diện” với phương châm 

“16 chữ” và tinh thần “4 tốt”(8). Những 

năm đầu thế kỷ XXI cũng đã chứng kiến 

hoạt động ngoại giao Trung Quốc đã 

vươn xa, vươn mạnh sang châu Phi và 

Mỹ La-tinh, không chỉ vì mục tiêu kinh 

tế - thương mại, mà còn phát huy ảnh 

hưởng chính trị tại các châu lục có số 

đông quốc gia này, tạo lợi thế chính trị 

cho Trung Quốc trong các diễn đàn Liên 

hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác. 

Cuối cùng, không thể không đề cập 

đến thành công mỹ mãn của Trung Quốc 

trong việc giải quyết quan hệ với Anh 

Quốc và Bồ Đào Nha để thu hồi chủ 

quyền đối với Hồng Kông và Ma Cao 

theo phương thức “Hoà bình thống nhất, 

một nước hai chế độ”. Có thể nói rằng, 30 

năm qua ngoại giao Trung Quốc đã tạo 

thế chính trị và môi trường an ninh phục 

vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng hiện 

đại hoá đất nước. Và ngược lại, những 

thành tựu to lớn trong công cuộc xây 

dựng hiện đại hoá ở Trung Quốc đã làm 

cho vị thế, và ảnh hưởng của Trung 

Quốc trong khu vực và trên quốc tế được 

nâng cao hơn bao giờ hết. 

2. Về kinh tế - thương mại 

Những thành tựu to lớn Trung Quốc 

giành được trong 30 năm qua về kinh tế 

- thương mại, văn hoá, khoa học kỹ 

thuật, v.v... gắn liền với chính sách mở 

cửa đối ngoại. Ngoại giao kinh tế đóng 

một vai trò rất quan trọng trong phát 

triển kinh tế đối ngoại, phục vụ đắc lực 

cho công cuộc xây dựng đất nước trong 

nhiều lĩnh vực. Sự trỗi dậy của nền kinh 

tế Trung Quốc qua 30 năm cải cách, mở 

cửa phụ thuộc rất nhiều vào vốn đầu tư, 

khoa học công nghệ, và phương thức 

quản lý được tiếp thu từ các nền kinh tế 

phát triển trên thế giới. Trung Quốc trở 

thành một “công trường khổng lồ” của 

thế giới, không thể thiếu nguồn cung cấp 

nguyên liệu, năng lượng, và thị trường 

tiêu thụ hàng hoá từ các nước trên thế 

giới. 

Năm 1978, khi chuyển sang cải cách 

mở cửa, tổng kim ngạch ngoại thương 

Trung Quốc mới là 20,6 tỷ USD, nhập 

siêu 1,1 tỷ USD (9). Chỉ qua 30 năm, năm 

2007 ngoại thương Trung Quốc đã đạt 

tổng kim ngạch 2170 tỷ USD với mức 

xuất siêu lớn, làm tăng nhanh dự trữ 
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ngoại tệ  (dự kiến năm 2008 vượt con số 

2000 tỷ USD). Năm 1978 ngoại thương 

Trung Quốc mới chỉ chiếm 8,8% tổng sản 

phẩm quốc dân (GNP), năm 2007 đã 

chiếm khoảng 70% tổng sản phẩm quốc 

nội (GDP). Ngoại thương Trung Quốc từ 

vị trí thứ 32 trên thế giới năm 1978 lên 

vị trí thứ 3 thế giới vào năm 2006. Vốn 

đầu tư là khó khăn hàng đầu của nền 

kinh tế Trung Quốc khi chuyển sang cải 

cách, mở cửa, hiện đại hoá. Bấy giờ, do 

hậu quả của “Cách mạng văn hoá” hầu 

như không có vốn nước ngoài đầu tư vào 

Trung Quốc. Từ sau ngày chuyển sang 

cải cách mở cửa, nhất là sau khi chuyển 

sang kinh tế thị trường, Trung Quốc đã 

thu hút được nguồn đầu tư ngày càng 

lớn từ các nền kinh tế phát triển của 

nước ngoài và Hồng Kông, Đài Loan, Ma 

Cao. Tính đến năm 2001, Trung Quốc đã 

thu hút và sử dụng trên thực tế 412 tỷ 

USD vốn ngoại, và vốn ngoại đầu tư theo 

hiệp định các năm tiếp theo mỗi năm 

đều trên 50 tỷ USD. Trung Quốc cũng đã 

đẩy mạnh các phương thức hợp tác kinh 

tế với nước ngoài, khuyến khích các 

doanh nghiệp trong nước ra nước ngoài 

đầu tư, kinh doanh. 

Ngoại giao Trung Quốc cũng đã phục 

vụ đắc lực cho hoạt động kinh tế đối 

ngoại trong việc khai thác nguồn cung 

cấp vật tư, năng lượng đặc biệt trong 

lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt từ Trung Đông, 

Đông Nam á, Nga, Trung á đến châu 

Phi và Mỹ La-tinh. Báo chí quốc tế đã 

nói nhiều về “ngoại giao dầu mỏ” của 

Trung Quốc. 

Năm 2001 Trung Quốc được kết nạp 

vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 

đánh dấu sự hoàn thành quá trình hội 

nhập kinh tế thế giới và đã vượt qua một 

cách thắng lợi giai đoạn quá độ, góp 

phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế 

cao liên tục trên 10% từ năm 2002 tới 

nay. 

Trong quá trình cải cách mở cửa và 

phát triển 30 năm qua, Trung Quốc cũng 

đã tiếp thu những thành tựu khoa học - 

kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý tiên tiến 

của các nước, những tinh hoa văn hoá 

của nhân loại. Ngược lại, sự phát triển 

của Trung Quốc cũng đang ngày càng 

đóng vai trò quan trọng trong sự phát 

triển chung của thế giới, nhất là trong 

bối cảnh khủng hoảng tài chính và kinh 

tế toàn cầu hiện nay. Tại Đại hội XVII 

Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 10-

2007), Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã khái 

quát quan hệ đối ngoại của Trung Quốc 

là: “Sự phát triển của Trung Quốc không 

thể tách rời thế giới, sự phồn vinh ổn 

định của thế giới cũng không thể tách rời 

Trung Quốc” (10).  

3. Về khoa học kỹ thuật, văn hoá, 

giáo dục 

Mười năm động loạn “Cải cách văn 

hoá vô sản” đã phá hoại nghiêm trọng 

những thành tựu còn rất khiêm tốn và 

đội ngũ trí thức còn non trẻ của Trung 

Quốc trong các lĩnh vực khoa học kỹ 
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thuật, văn hoá, giáo dục, v.v... Chuyển 

sang cải cách mở cửa, Đảng và Nhà nước 

Trung Quốc đặc biệt quan tâm việc thu 

hút khoa học công nghệ tiên tiến và kinh 

nghiệm quản lý hiện đại từ các nước 

phát triển. Nhiều phương thức giao lưu, 

hợp tác khoa học kỹ thuật và giáo dục 

đào tạo đã được áp dụng chuyển sang cải 

cách mở cửa, khoa học công nghệ và văn 

hoá giáo dục Trung Quốc đã có không 

gian hoạt động rộng mở. Hàng chục vạn 

sinh viên, nghiên cứu sinh đã được Nhà 

nước cấp học bổng hoặc tự cấp kinh phí 

du học nghiên cứu nhiều nước trên thế 

giới, nhất là những trung tâm khoa học 

công nghệ như Mỹ, Nhật Bản, cộng đồng 

châu Âu. Hàng vạn trí thức Hoa kiều và 

người Hoa hải ngoại được hưởng nhiều 

chính sách ưu đãi đã trở về phục vụ đất 

nước trong nhiều lĩnh vực khoa học công 

nghệ, văn hoá giáo dục. Tính đến cuối 

thế kỷ trước, Trung Quốc đã có quan hệ 

hợp tác khoa học kỹ thuật với 135 quốc 

gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, ký kết 

95 hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật 

cấp chính phủ, gia nhập 75 tổ chức học 

thuật quốc tế, 283 đơn vị nghiên cứu và 

trường đại học của Trung Quốc có quyền 

kinh doanh ngoại thương để tăng kinh 

phí nghiên cứu, đào tạo, v.v... (11) 

Những tiến bộ vượt bậc của nhiều 
ngành khoa học kỹ thuật và sự phát 
triển của nền văn hoá giáo dục trong 30 
năm qua ở Trung Quốc gắn liền với 
những hoạt động đối ngoại. Bước sang 
thế kỷ XXI, phát triển kinh tế ở Trung 

Quốc sẽ chuyển dần từ chiều rộng sang 
chiều sâu với hàm lượng khoa học kỹ 
thuật cao. Đảng và Nhà nước Trung 
Quốc trong thời gian qua đã tập trung 
chú ý nâng cao chất lượng giáo dục đào 
tạo trong nước, khuyến khích giới khoa 
học Trung Quốc tự sáng tạo, đồng thời 
đã triển khai các hoạt động đối ngoại 
nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hoá 
giáo dục. 

Tóm lại, thành tựu lớn nhất trong 
hoạt động đối ngoại 30 năm qua của 
Trung Quốc là đã tạo ra một ảnh hưởng 
chính trị và môi trường an ninh tại khu 
vực và trên quốc tế, thu hút được những 
nguồn vốn đầu tư, thành tựu khoa học 
kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý tiên tiến 
từ các nước phát triển, khai thác được 
thị trường cung cấp nguồn nguyên liệu, 
nhiên liệu và xuất khẩu hàng hoá, phục 
vụ đắc lực cho công cuộc hiện đại hoá và 
thống nhất đất nước, góp phần vào hoà 
bình ổn định, hợp tác phát triển trong 
khu vực và trên thế giới. Thành tựu đó 
đã nâng cao vị thế và ảnh hưởng của 
Trung Quốc hơn bao giờ hết trên trường 
quốc tế. 

Đồng thời, quan hệ đối ngoại của 

Trung Quốc cũng đang đứng trước 

những vấn đề và thách thức. Toàn cầu 

hoá kinh tế thế giới đã đưa lại cho Trung 

Quốc những cơ hội, nhưng đồng thời 

cũng đặt Trung Quốc trước những thách 

thức. Tác động của khủng hoảng tài 

chính - kinh tế thế giới bắt đầu từ Mỹ 

gây tác hại đến tình hình kinh tế - xã hội 



  Quan hệ đối ngoại của CHND Trung Hoa… 

Nghiên cứu Trung Quốc số 9 (88) - 2008 43

Trung Quốc đã phần nào nói lên điều đó. 

Toàn cầu hoá không làm suy giảm, mà 

sẽ tăng thêm cạnh tranh quốc tế về sức 

mạnh tổng hợp của đất nước gồm sức 

mạnh cứng và sức mạnh mềm, trong khi 

Trung Quốc có những thế mạnh có thể 

phát huy, nhưng cũng có những thế yếu 

so với các đối tác mạnh như Mỹ, EU, 

Nhật Bản nhất là lĩnh vực khoa học - 

công nghệ. Trong quan hệ với các nước 

xung quanh, Trung Quốc còn đứng trước 

thử thách về cách giải quyết một loạt các 

vấn đề do lịch sử để lại hoặc mới nảy 

sinh: vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên; 

tranh chấp lãnh hải và tài nguyên biển với 

Nhật Bản; khía cạnh quốc tế của vấn đề 

Đài Loan (chủ yếu là quan hệ Trung - 

Mỹ); tranh chấp lãnh hải, hải đảo, tài 

nguyên biển với các nước ASEAN ở Biển 

Đông; tranh chấp biên giới với ấn Độ, khía 

cạnh quốc tế của vấn đề Tây Tạng ,v.v... 

Chính sách và hoạt động đối ngoại 

của Trung Quốc trong 30 năm cải cách, 

mở cửa vừa qua có thể gợi mở những bài 

học sau đây: 

1. “Giải phóng tư tưởng, thực sự cầu 

thị”, “Tiến cùng thời đại” 

Đó là phương châm tư tưởng Đảng 

Cộng sản Trung Quốc đề xuất từ ngày 

đầu cải cách để chỉ đạo mọi mặt công 

tác, trong đó có công tác đối ngoại. Nhìn 

lại, thành tựu của công tác đối ngoại của 

Trung Quốc trong 30 năm qua có được là 

nhờ sự chỉ đạo của phương châm đó. 

Không đổi mới tư duy từ “chiến 

tranh” sang “hoà bình”; từ “đóng cửa” 

sang “mở cửa” thì Trung Quốc không thể 

có thành tựu đối ngoại như ngày nay. 

Không nhìn thẳng vào sự thật, tức là 

nhìn nhận đúng đắn thực tế trên thế giới 

và thực tế của Trung Quốc trong từng 

giai đoạn “biết người, biết ta” để có 

đường lối ứng xử thích hợp, mà chỉ phân 

chiến tuyến để cầm đầu “cách mạng thế 

giới” theo ảo mộng chủ quan như trước 

cải cách thì Trung Quốc không thể có 

thành tựu đối ngoại như ngày nay. 

Đặng Tiểu Bình đã có tầm nhìn xa, 

sớm phát hiện những diễn biến của xu 

thế thời đại, cục diện quốc tế, tạo thời cơ 

lịch sử cho Trung Quốc chuyển sang cải 

cách, mở cửa, hiện đại hoá. Giang Trạch 

Dân và Hồ Cẩm Đào cũng là những nhà 

cải cách nhạy bén với thời cuộc, biết cách 

bứt phá những hàng rào bảo thủ, giáo 

điều, đưa Trung Quốc hội nhập với trào 

lưu của thời đại, mà vẫn giữ bản chất 

của chế độ và bản sắc của dân tộc. Đó là 

bước đi đúng hướng của công cuộc hiện 

đại hoá XHCN của Trung Quốc thể hiện 

trong lĩnh vực đối ngoại. 

2. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ 

biện chứng giữa đường lối đối nội và 

đường lối đối ngoại 

Đặng Tiểu Bình và các nhà lãnh đạo 

Trung Quốc các thế hệ sau đã sớm nhận 

thức được mở cửa đối ngoại là một yêu 

cầu không thể thiếu để Trung Quốc cải 

cách, phát triển, hiện đại hoá, và biết xử 



nguyễn huy quý 

  Nghiên cứu Trung Quốc số 9 (88) - 2008 44

lý thoả đáng mối quan hệ biện chứng 

giữa đường lối đối nội và đường lối đối 

ngoại. 

Đối nội kết thúc “lấy đấu tranh giai 

cấp làm cương lĩnh” chuyển trọng tâm 

sang xây dựng kinh tế và dân chủ hoá 

đời sống xã hội thì mới có thể mở cửa đối 

ngoại. Đối nội chuyển từ kinh tế kế 

hoạch sang kinh tế thị trường, từ Nhà 

nước “nhân trị” sang Nhà nước pháp trị 

thì mới có thể nhập vào quỹ đạo kinh tế - 

chính trị thế giới. 

Đối nội điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cải 

cách hành chính, luật pháp, mới có thể 

tham gia vào toàn cầu hoá kinh tế thế 

giới (cụ thể là WTO) một cách có hiệu 

quả. 

Ngược lại, kiên trì đường lối mở cửa 

đối ngoại một cách mạnh dạn, tích cực, 

có bài bản, đã tạo ra môi trường thuận 

lợi và những điều kiện vật chất thiết yếu 

cho công cuộc xây dựng hiện đại hoá ở 

trong nước. 

Khi quan hệ đối ngoại mâu thuẫn với 

vấn đề đối nội, các nhà lãnh đạo Trung 

Quốc đã ứng xử khôn khéo, nhưng kiên 

quyết, để có phương án giải quyết được 

cho là thích hợp. 

Về lâu dài, đây cũng là vấn đề khó 

khăn phức tạp, là thử thách lớn đối với 

một nước XHCN trong quá trình toàn 

cầu hoá, là làm thế nào để giữ được bản 

chất của chế độ XHCN trong trật tự 

chính trị - kinh tế quốc tế hiện nay và 

trong tương lai. 

3. Luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc 

lên trên hết, nhưng để đạt mục tiêu đó 

trong chính sách ngoại giao phải “kết 

hợp cương nhu” tính đến lợi ích của các 

đối tác theo phương châm “cùng có lợi”, 

“cùng thắng”. 

Không có liên minh vĩnh cửu, không 

có kẻ thù truyền kiếp, chỉ có lợi ích quốc 

gia là mục tiêu không thay đổi, phương 

châm truyền thống của ngoại giao quốc 

tế đó ngày nay vẫn là tư duy đối ngoại 

của các quốc gia, Trung Quốc không lệ 

ngoại. Nhưng ngoại giao ngày nay không 

thể ỷ thế mạnh để áp đặt một chiều, mà 

phải lựa chiều “kết hợp cương nhu” để 

đối thủ hay đối tác có thể chấp nhận. 

Cách ứng xử của các nhà lãnh đạo Trung 

Quốc trong việc ứng phó với ý đồ cô lập 

Trung Quốc của Mỹ và phương Tây sau 

sự kiện Thiên An Môn năm 1989, hoặc 

trong đàm phán với Anh Quốc nhằm thu 

hồi chủ quyền Hồng Kông theo phương 

châm “Hoà bình thống nhất, một nước 

hai chế độ” là một ví dụ rõ nét. 

Ngày nay trong hợp tác với Mỹ chống 

khủng bố quốc tế, hợp tác với các quốc 

gia và khu vực về kinh tế - thương mại 

cũng vậy, Trung Quốc luôn nhấn mạnh 

nguyên tắc “cùng có lợi, cùng thắng”. 

Trong hợp tác Trung - Việt theo mô hình 

“một vành đai, hai hành lang kinh tế”, 

cũng như ý tưởng “một trục hai cánh” 

trong hợp tác Trung Quốc - Asean, 

nguyên tắc “cùng có lợi, cùng thắng” 

luôn được nhấn mạnh. Tuy nhiên, trong 

hợp tác đối ngoại, vấn đề đặt ra với các 
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bên là còn phải tính đến cái lợi và cái 

không lợi, lợi hại bộ phận và lợi hại toàn 

cục, lợi hại trước mắt và lợi hại lâu dài. 

Các đối tác sẽ xuất phát từ những tính 

toán đó để đi đến quyết định nội dung hợp 

tác với Trung Quốc, về kinh tế thương mại 

cũng như về các lĩnh vực khác. 

4. Phát huy tinh thần yêu nước, huy 

động sức mạnh toàn dân tộc, đồng thời 

phải đề phòng khuynh hướng tư tưởng 

dân tộc nước lớn. 

Trung Quốc là nước lớn, thực thi 

ngoại giao nước lớn. Nhưng như vậy 

không có nghĩa là quán triệt tư tưởng 

nước lớn trong hoạt động đối ngoại. 

Tuy nhiên, thực tế lịch sử quan hệ 

quốc tế cho chúng ta thấy các nước lớn 

ngày nay vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ 

được những tàn dư của tư tưởng nước 

lớn, dân tộc lớn đã tồn tại trong lịch sử, 

Trung Quốc cũng không lệ ngoại. 

Từ Tôn Trung Sơn đến Mao Trạch 

Đông, các lãnh tụ cách mạng Trung 

Quốc, cũng như Đặng Tiểu Bình, lãnh tụ 

của công cuộc cải cách, mở cửa, hiện đại 

hoá, đều coi “Đại phục hưng dân tộc 

Trung Hoa” là mục tiêu thiêng liêng, 

phát huy tinh thần dân tộc là động lực 

để phấn đấu thực hiện mục tiêu đó. 

Đặng Tiểu Bình đã kêu gọi “chấn hưng 

dân tộc Trung Hoa”, động viên nhân dân 

Trung Quốc và kiều bào hải ngoại chung 

sức xây dựng đất nước giầu mạnh, “nhớ 

lại lịch sử Trung Quốc bị nước ngoài xâm 

lược... là một động lực tinh thần để 

Trung Quốc phát triển” (12).  

Tinh thần yêu nước và lòng tự hào 

dân tộc là thiêng liêng, đáng trân trọng 

và cần phát huy trong sự nghiệp xây 

dựng đất nước. “Người Trung Quốc đã 

đứng lên”, đất nước Trung Hoa đã trỗi 

dậy sau hơn một thế kỷ bị đế quốc thực 

dân nô dịch, chính là nhờ tinh thần bất 

khuất của một dân tộc vĩ đại. Thế nhưng 

kinh nghiệm lịch sử cho thấy khi tinh 

thần dân tộc được kích thích không đúng 

hướng, hoặc quá mức độ, trong quan hệ 

đối với các dân tộc khác thì sẽ gây ra 

những hậu quả không lợi. Những năm 

tháng căng thẳng trong quan hệ ngoại 

giao Trung - Nhật vừa qua là một bài 

học. Đúng như Đặng Tiểu Bình đã nói, 

mỗi dân tộc phải nhớ lại lịch sử nước 

mình bị nước ngoài xâm lược, nhưng tôi 

nghĩ mỗi dân tộc cũng nên nhớ lại lịch 

sử nước mình đã đi xâm lược nước ngoài 

như thế nào. Chỉ có cùng chung nhận 

thức về quá khứ mới có thể cùng nhau 

tạo ra tương lai cho một “thế giới hài 

hoà”. 

5. Giải quyết thoả đáng mối quan hệ 

giữa lợi ích quốc gia với tinh thần quốc 

tế của chủ nghĩa xã hội. 

Vấn đề đó thời gian qua ít được đề cập 
công khai, nhưng là vấn đề quan trọng 
không thể né tránh đối với nền ngoại 
giao, cũng như toàn bộ hoạt động của các 
nước XHCN. 

Quan hệ giữa lợi ích dân tộc với sự 

tương đồng về chế độ xã hội và hình thái 

ý thức với dân tộc khác là một vấn đề 

phức tạp, cần có sự cân nhắc toàn diện 
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và tầm nhìn lâu dài thì mới có thể giải 

quyết thoả đáng. Mục tiêu cuối cùng và 

cao nhất của hoạt động đối ngoại là lợi 

ích quốc gia. Nhưng sự tương đồng về 

chế độ xã hội và hình thái ý thức, có khi 

thống nhất với lợi ích quốc gia, cũng có 

khi mâu thuẫn với lợi ích quốc gia, có 

khi chỉ mâu thuẫn trước mắt và cục bộ, 

nhưng nhìn về lâu dài thì lại thống nhất. 

Lịch sử quan hệ giữa các nước XHCN 

những năm cuối thế kỷ trước đã cho 

chúng ta thấy không giải quyết thoả 

đáng mối quan hệ đó đã đưa lại hậu quả 

tai hại như thế nào. 

Ngày nay, quan hệ hữu nghị giữa 

Trung Quốc với các nước và các lực lượng 

XHCN trên thế giới là đồng nhất (hoặc 

thống nhất) với lợi ích của Trung Quốc. 

Một Trung Quốc XHCN hùng mạnh sẽ là 

một cột trụ cho lực lượng XHCN trên thế 

giới. Ngược lại, sự tồn tại và phát triển 

của các nước và phong trào XHCN trên 

thế giới sẽ là một hậu thuẫn to lớn để 

Trung Quốc lớn mạnh. 

Việt Nam vừa là nước láng giềng, vừa 

là nước có quan hệ văn hoá truyền 

thống, ngày nay thuộc các nước đang 

phát triển, lại vừa là nước có chế độ xã 

hội XHCN tương đồng với Trung Quốc. 

Vấn đề đặt ra trong quan hệ Trung - 

Việt hiện nay là phải tỉnh táo, “xuất 

phát từ đại cục” có tầm nhìn xa, giải 

quyết các vấn đề quan hệ lợi ích quốc gia 

do lịch sử để lại, đoàn kết thực sự, hợp 

tác hữu nghị, để cùng phát triển. Quan 

hệ hữu nghị Việt - Trung hiện nay hoàn 

toàn phù hợp với lợi ích của nhân dân 

hai nước, phù hợp với lợi ích của phong 

trào XHCN trên thế giới, phù hợp với lợi 

ích của nhân dân các nước trong khu vực 

và trên thế giới. 
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